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Lời nói đầu

     Trong thời kỳ đổi mới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở việt nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh. cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế thị trường trở nên ổn định và phát triển.để thực hiện hạch toán trong cơ chế mới đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhâp của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lãi.để thực hiện các yêu cầu đó,các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn cho đến khi thu được vốn về, phải đảm bảo thu nhập cho đơn vị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và thực hiện tổng hoà những biện pháp quan trọng hàng đâù không thế thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Hạch toán là một trong những công cụ quan trọng nhất có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

    Cùng với sự phát triển kinh tế cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế kinh tế đòi hỏi hệ thống kế toán phải không ngừng được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của quản lý.

     Với doanh nghiệp thương mại đóng vai trò là mạch máu trong nền kinh tế quốc dân-có quá trình kinh doanh theo một chu kỳ nhất định là: mua-dự trữ -bán,trong đó khâu bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và dự trữ cho kỳ tới, mới có thu nhập để bù đắp chi phí kinh doanh và tích luỹ để tiếp tục cho quá trình kinh doanh.do đó việc quản lý quá trình bán hàng có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp thương mại.

    Nhận thức được tầm quan của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng là phần hành chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mại và với chức năng là công cụ chủ yếu để nâng cao hiệu quả tiêu thụ thì càng phải được củng cố và hoàn thiện nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.cho nên qua quá trình thực tập tại công ty vật liệu điện-dụng cụ cơ khí cung với lý luận kế toán mà em đã học,em đã lựa chọn đề tài:"Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng 

đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí" cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

    Toàn bộ đề tài được trình bày trong chuyên đề kết cấu gồm 3 phần:

     Phần I: lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng&xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp

     Phần II:thực trạng và tổ chức công tác kế toán bán hàng,xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện-DCCK

      Phần III: một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng&xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiêp kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điên &DCCK.

Phần I:

 lý luận chung về tổ chức kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp

1.1 Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại

1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại khác với hoạt động sản xuất,nó là giai đoạn sau cùng của chu trình tái sản xuất nhằm đưa sản phẩm đến tau người tiêu dùng,phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như tiêu dùng của họ.

thương mại được hiểu là buôn bán, tức là mua hàng hoá để bán ra nhiều hơn.như vậy hoạt động thương mại tách biệt hẳn không liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm như thế nào,sản phẩm được sản xuất ra từ đâu nó chỉ là hoạt động trao đổi lưu thông hàng hoá dịch vụ dựa trên sự thoả thuận về giá cả

trong nền kinh tế thị trường hoạt động thương mại bao trùm tất cả những lĩnh vực mua bán hàng hoá tức là thực hiện giá trị hàng hoá thông qua giá cả.các doanh nghiệp kinh doanh thương mại chỉ có thể bán được hàng hoá thông qua thị trường.thị trường là nơi kiểm nghiệm,là thước đo cho tất cả các mặt hàngkinh doanh của các doanh nghiệp thương mại.

hoạt động thương mại có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và trên thực tế nó ảnh hưởng tới tất cả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của một doanh nghiệp.sở dĩ như vậy là nếu hàng hoá của doanh nghiệp sản xuất không thông qua tiêu thụ không được lưu thông trao đổi trên thị trường thì doanh nghiệp đó không tồn tại và phát triển được.

trên thực tế các doanh nghiệp sản xuất có thể tự mình tiêu thụ được sản phẩm của mình, nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy thì cơ hội phát triền và khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng là chưa đủ vì vậy hoạt động kinh doanh thương mại ra đời với mục tiêu chính là phục vụ tối đa nhu cầu tiêu dùng của con người và họ chỉ chú trọng đến một việc duy nhất là mua bán được nhiều hàng.

ở đây ta chỉ quan tâm đến công tác bán hàng bởi hoạt động nàylà hoạt động chính tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp thương mại. trong điều kiện chuyến sang nền kinh tế thị trườngở nước ta hiện nay vai trò của hoạt động thương mại ngày càng có ý nghĩa và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

hoạt động thương mại lam cho nền kinh tế sôi động hơn, tốc độ chu chuyển của hàng hoá tiền tệ diễn ra nhanh chóng hơn.

hoạt động thương mại có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và trên thực tế nó ảnh hưởng tới tất cả các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp.sở dí như vậy là nếu hàng hoá của doanh nghiệp sản xuất không thông qua tiêu thụ,không được lưu thông trao đổi trên thị trường thì doanh nghiệp đó cũng không tồn tại và phát triển được.

hoạt động thương mại là hoạt động phi sản xuất như chúng ta đã biết lưu thông không tạo ra giá trị, nhưng giá trị không nằm ngoài lưu thông.chính hoạt động lưu thông buôn bán đã kết nối được thị trường gần xa,không chỉ ở trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài, điều đó góp phần thúc đẩy sự phát triển phồn thịnh của một quốc gia.

1 Bán hàng kết quả bán hàng và yêu cầu quản lý quá trình bán hàng

1.1.2.1. bán hàng, kết quả bán hàng
( Bán hàng
    Bán hàng(hay tiêu thụ hàng hoá) là giai đoạn cuối cùng của giai đoạn tuần hoàn vốn trong doanh nghiệp, là quá trình thực hiện mặt giá trị của hàng hoá trong mối quan hệ này doanh nghiệp phải chuyển giao hàng hoá cho người mua và người mua phải chuyển giao cho doanh nghiệp số tiền mua hàng tương ứng với giá trị hàng hoá đó,số tiền này gọi là doanh thu bán hàng.quá trình bán hàng được coi là hoàn thành khi có đủ 2 điều kiện sau:

· Gửi hàng cho người mua

· Người mua đã trả tiền hay chấp nhận thanh toán

tức là nghiệp vụ bán hàng chỉ xảy ra khi giao xong hàng,nhận được tiền hoặc giấy chấp nhận thanh toán của người mua 2 việc này có thể diễn ra đồng thời cùng một lúc hoặc không đồng thời tuỳ theo phương thức bán hàng của doanh nghiệp

( Kết quả bán hàng
    Kết quả của hoạt động bán hàng là chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả của hoạt động lưu chuyển hàng hoá.nó lá khoản chêch lệch khi lấy doanh thu bán hàng thuần trừ di chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm: chi phí về giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định

1.1.2.2.yêu cầu quản lý của quá trình bán hàng

    Trong bất kể nền kinh tế nào nền kinh tế hàng hoá hay nền kinh tế thị trường.. việc tiêu thụ hàng hoá cũng là một vấn đề quan trọng, quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó liên quan đến lợi ích sát sườn của doanh nghiệp bởi có thông qua tiêu thụ thì tính chất hữu ích của hàng hoá mới được xã hội thừa nhậnvà bên cạnh đó mới có khả năng bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Mặt khác tăng nhanh quá trình tiêu thụ là tăng nhanh vòng quay cuả vốn lưu động, tiết kiệm vốn tránh sử dụng những nguồn vốn ít hiệu quả, như vốn vay, vốn chiếm dụng đảm bảo thu hồi vốn nhanh thực hiện tái sản xuất mở rộng. Đây là tiền đề vật chất để tăng thu nhập cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên

     Ngoài ra trong quan hệ với các doanh nghiệp bạn,việc cung cấp sản phẩm kịp thời, đúng quy cách phẩm chất, đúng số lượng yêu cầu sẽ giúp doanh nghiệp bạn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất góp phần tăng lơị nhuận cho doanh nghiệp bạn tăng uy tín cho doanh nghiệp mình

     Từ những phân tich trên đây ta thấy rằng việc thực hiện tốt việc tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Do đó trong công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải thoả mãn được các yêu cầu sau:

· Nắm bắt theo dõi chặt chẽ từng phương thức bán hàng

· Nắm bắt theo dõi chặt chẽ từng hàng hoá bán ra

· Có biện pháp thanh toán, đôn đốc thu hồi đầy đủ kịp thời vốn của doanh nghiệp, tăng vòng quay vốn lưu động, thoả mãn được yêu cầu đó góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp và góp phần thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển

1.1.3 Vai trò kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng:

   Đối với một doanh nghiệp nói chung và một doanh nghiệp thương mại nói riêng,tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò quan trong từng bước hạn chế được sự thất thoát hàng hoá, phát hiện được những hàng hoá chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn.Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp cho dianh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh về kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng từ đó tìm những biện pháp thiếu sót mất cân đối giữa khâu mua- khâu dự trữ và khâu bán để có biện pháp khắc phục kịp thời.

   Từ các số liệu trên báo cáo tài chính mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp, nhà nước nắm được tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp,từ đó thực hiện chức năng quản lý kiểm soát vĩ mô nền kinh tế,đồng thời nhà nước có thể kiểm tra việc chấp hành về kinh tế tài chính và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

    Ngoài ra thông qua số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp, các bạn hàng của doanh nghiệp biết được khả năng mua-dự trữ-bán các mặt hàng của doanh nghiệp để từ đó có quyết định đầu tư,cho vay vốn hoặc có quan hệ làm ăn với doanh nghiệp bạn.

1.1.4.nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

     Để quản lý một cách tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc thành phần nào, loại hình nào, loại hình sở hữu hay lĩnh vực hoạt động nào đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu.Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường,kế toán được sử dụng như một công cụ đắc lực không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp cũng như đối với sự quản lý vĩ mô của nhà nước.chính vì vậy kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

     -Ghi chép đấy đủ kịp thời khối lượng thành phẩm hàng hoá dịch vụ bán ra và tiêu thụ nội bộ,tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng đã bán,chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng.

      -Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện,kế hoạch bán hàng,kế hoạch lợi nhuận,phân phối lợi nhuận và lỷ luật thanh toán,làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước.

       -Cung cấp thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ về tình hinhg bán hàng,xác định kết quả và phân phối kết quả,phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp.

         Như vậy công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng là công việc quan trọng của doanh nghiệp nhằm xác định số lượng và giá trị của lượng hàng hoá bán ra cũng như doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.song để phát huy được vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trên đòi hỏi phải tổ chức công tác kế toán thật khoa học,hợp lý đồng thời cán bộ kế toán phải nắm vững nội dung của việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

1.2/nội dung công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại

1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng
     *Doanh thu bán hàng: là tổng giá trị thực hiện cho hoạt động bán sản phẩm hàng hoá,cung cấp lao vụ dịch vụ cho khách hàng.

      Doanh thu bán hàng thường được phân biệt cho từng loại hàng,như doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm doanh thu cung cấp lao vụ.người ta còn phân biệt doanh thu theo từng tiêu thức tiêu thụ gồm bán ra ngoài và doanh thu bán hàng nội bộ.va ngoài ra doanh thu còn được xác định theo từng trường hợp cụ thể sau:

    -Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bàn hàng chưa có thuế GTGT, gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán(nếu có)

     -Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán hàng gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán(nếu có)

      Doanh thu thuần là chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu.

      * tài khoản sử dụng

Để phản ánh doanh thu bán hàng kế toán sử dụng tài khoản sau đây:

 -tài khoản 511-doanh thu bán hàng. tài khoản này gồm 4 TK cấp 2


+TK 5111- doanh thu bán hàng hoá

+TK5112- doanh thu bán các sản phẩm

+TK5113- doanh thu cung cấp dịch vụ

+TK5114- doanh thu trợ cấp trợ giá

   -TK512: doanh thu bán hàng nội bộ.TK này được sử dụng để phản ánh tình hình bán hàng nội bộ của một doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập

    -TK512: doanh thu bán hàng nội bộ, gồm 3 TK cấp 2

+TK5121- doanh thu bán hàng hoá

+TK5122- doanh thu bán các sản phẩm

+TK5123- doanh thu cung cấp dịch vụ

     Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như: TK111-tiền mặt,TK112- tiền gửi ngân hàng,TK131-phải thu khách hàng,TK333- thuế và các khoản phải nộp nhà nước...

     *chứng từ kế toán sử dụng:

       -hoá đơn(GTGT)

       -hoá đơn bán hàng

       -phiếu thu

       -các chứng từ kế toán liên quan khác

     *Phương pháp kế toán và một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh thu bán hàng

      Khi doanh nghiệp bán sản phẩm hàng hoá thu tiền ngay, căn cứ vào giấy báo có hoặc thông báo chấp nhận thanh toán của khách hàng kế toán ghi:


nợ TK 112- tiền gửi ngân hàng


nợ TK 111- tiền mặt


nợ TK 131-  phải thu khách hàng



có TK511- doanh thu bán hàng



có TK 333- thuế và các khoản phải nộp nhà nước



(TK 3331- thuế GTGT phải nộp)

    -Trường hợp bán hàng thu bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi sang tiền "đồng"Việt Nam theo tỷ giá mà ngân hàng nhà nước công bố tại thời điêmt thu tiền nếu doanh nghiệp sử dụng tỷ giá thực tế.nếu doanh nghiệp ghi theo tỷ giá hạch toán thì trong kỳ doanh nghiệp sử dụng tỷ giá hạch toán.Khoản chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá hạch toán được ghi ở TK 635 hoặc TK 515 và cuối năm tài chính được kết chuyển sang TK 413- chênh lệch tỷ giá hối đoái.

      -Trường hợp bán hàng đại lý, doanh nghiệp được hưởng hoa hồng và không phải kê khai tính thuế GTGT. doanh thu bán hàng là số tiền hoa hồng được hưởng.khi nhận hàng của đơn vị giao đại lý, kế toán ghi vào bên nợ TK 003- hàng hoá vật tư bán hộ, ký gửi khi bán hàng thu được tiền hoặc khách hàng đã chấp nhận thanh toán, kế toán ghi:


nợ TK 111,112,131



có TK 511- doanh thu bán hàng(số tiền hoa hồng)



có TK 331- phải trả cho người bán(số tiền bán hàng trừ hoa hồng)

đồng thời ghi có TK 003- hàng hoá, vật tư nhận bán hộ ký gửi.

    -Bán hàng trả góp,kế toán ghi doanh số bán hàng thông thường ở TK 511. Số tiền khách hàng trả phải cao hơn doanh số bán thông thường, khoản chênh lệch đó được ghi vào TK 3387( doanh thu chưa được thực hiện)


nợ TK 111,112(số tiền thu ngay)


nợ TK 131( số tiền phải thu)



có TK 511( giá bán chưa thuế GTGT)



có TK 333( thuế GTGT tính trên giá bán)



có TK 3387( phần chênh lệch cao hơn giá thông thường)

      -Bán hàng theo phương thức đổi hàng, khi doanh nghiệp xuất hàng trao đổi với khách hàng, kế toán phải ghi doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra.Khi nhận hàng của khách, kế toán khi hàng nhập kho và tính thuế GTGT đầu vào

     +Khi xuất hàng trao đổi, ghi nhận doanh thu


Nợ TK 131- phải thu cuả khách hàng



có TK 511- doanh thu bán hàng



có Tk 3331- thuế và các khoản phải nộp nhà nước

      +Khi nhập hàng của khách ghi:


nợ TK 152,156,155


nợ Tk 133- thuế VAT



có TK131- phải thu của khách hàng( hoặc TK 331- phải trả cho người bán)

       Nếu ghi vào TK 331, cuối kỳ phải đối chiếu để bù trừ và ghi:


nợ TK 331- phải trả cho người bán



có TK 131- phải thu của khách hàng.

      -Trường hợp doanh nghiệp dùng hàng hoá vật tư sử dụng nội bộ cho sản xuất kinh doanh thuộc diện chịu thuế GTGT, kế toán xác định doanh thu của số hàng này tương ứng với chi phí sản xuất hoặc giá vốn hàng hoá để ghi vào chi phí SXKD.

       +Khi phản ánh giá vốn.


nợ TK 632



có TK 156.152


nợ TK 627,641,642



có TK512- doanh thu hàng hoá nội bộ

       Đồng thời ghi thuế GTGT: nợ TK 133- thuế GTGT được khấu trừ



            có TK 333: thuế và các khoản phải nộp NSNN

       -Hàng hoá, thành phẩm, vật tư dùng để biếu tặng được trang trải bằng quỹ khen thưởng phúc lợi kế toán ghi:


nợ TK 431- quỹ khen thưởng phúc lợi



có TK 511- doanh thu bán hàng



có TK 3331- thuế và các khoản phải nộp nhà nước

      -Hàng hoá thành phẩm bán ra thuộc diện chịu thuế xuất nhập khẩu và thuế TTĐB, kế toán xác định số thuế XNK và thuế TTĐB phải nộp, ghi:


nợ TK 511- doanh thu bán hàng



có TK 333-thuế và các khoản phải nộp nhà nước(3332,3333)

       -Cuối kỳ xác định doanh thu bán hàng thuần bằng cách lấy doanh thu theo hoá đơn trừ đi thuế xuất khẩu, thuế TTĐB ( nếu có) và các khoản giảm giá, hàng bị trả lại,kế toán ghi:


nợ TK511- doanh thu bán hàng



có TK 911- xác định kết quả kinh doanh

1.2.2/Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
        Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu

1.2.2.1 Kế toán bán hàng bị trả lại:

          Kế toán hàng bán bị trả lại là khoản tiền phải trả cho khách hàng tính theo doanh số của hàng đã bán nhưng bị khách hàng trả lại.

          Để phản ánh trị giá của hàng bán bị trả lại kế toán sử dụng TK 531-hàng bán bị trả lại

           Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số TK liên quan khác  như TK 3331,TK156...

           * Phương pháp hạch toán hàng bán bị trả lại:

hàng bán bị trả lại thuộc diện chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ được thể hiện qua sơ đồ sau:

    TK111,112,131                                   TK 531                                            TK511


tổng giá                          doanh thu bán          cuối kỳ kết chuyển doanh thu          giá bán

                               hàng và lãi chưa thuê         hàng bán trả lại                              ko thuế

                                               GTGT                                                                        GTGT


                                                                                               TK333

                                                 phần thuế VAT hoàn lại

                                                  cho khách hàng   

                                             

Kế toán hàng bán bị trả lại thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

sơ đồ 2

TK111,112,131                  TK531                       TK511            TK156                   TK 632


             khi phát sinh doanh     cuối kỳ doanh thu                               nhập kho

             thu hàng bán bị trả        hàng bị trả lại                                    hàng trả lại

                              lại

Giảm giá hàng bán: là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho khách hàng về các sản phẩm đã bán, đã ghi nhận doanh thu theo giá ghi trên hoá đơn như: phải giảm giá cho khách hàng vì lỗi thuộc về doanh nghiệp( hàng giao kém phẩm chất, sai quy cách) hoặc do khách hàng mua với khối lượng lớn doanh nghiệp giảm giá để đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hoá

     * Tài khoản sử dụng:

        Để phản ánh khoản giảm giá hàng bán kế toán sử dụng TK 532- giảm giá hàng bán

Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số TK liên quan khác như:TK111,112,333

     * Phương pháp hạch toán   

     -giảm giá hàng bán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

sơ đồ 3

   TK111,112,131




           TK532


TK511



         doanh thu giảm giá hàng bán
           cuối kỳ kết chuyển

                   giảm giá hàng  không có thuế GTGT

doanh thu giảm giá

                 đã tính toán





 hàng bán

                hoặc chấp nhận


                tính toán cho

                 người mua











TK3331


 



thuế GTGT của hàng giảm giá

Giảm giá hàng bán chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:

sơ đồ 4:





















































































Cuối kỳ khi tính số thuế GTGT phải loại bỏ số thuế GTGT của khoản giảm hàng bán phát sinh trong  kỳ.

1.2.2.3 kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu.

· Thuế tiêu thụ đặc biệt: doanh nghiệp phải nộp khoản này khi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

· Thuế xuất khẩu: doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu khi doanh nghiệp có xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm, hàng hoá.

· Tài khoản sử dụng: để phản ánh thuế chi tiêu đặc biệt, thuế xuất khẩu kế toán sử dụng TK 333(3332-thuế tiêu thụ đặc biệt), TK 3333- thuế xuất khẩu

· Phương pháp kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt,thuế xuất khẩu:

     Hàng hoá bán ra thuộc diện chịu thuế xuất khẩu,thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán xác định số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ghi:


Nợ 511- doanh thu bán hàng



Có 333- thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.2.3 kế toán giá vốn hàng bán.

Trong quá trình sản xuất,kinh doanh muốn đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp thì phải quản lý chặt chẽ vốn kinh doanh, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn của doanh nghiệp.Muốn vậy doanh nghiệp phải xác định được một cách chính xác nhất các khoản chi phí chi ra. Giá vốn hàng bán là một trong những khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh.  Muốn quản lý chặt chẽ và xác định đúng giá vốn thì trước hết doanh nghiệp phải nắm vững được sự hình thành của giá vốn.

Sự hình thành trị giá vốn của hàng hoá được phân biệt ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

Trị giá vốn của hàng hoá tại thời điểm mua hàng là số tiền thực tế phải trả cho người bán (còn gọi là trị giá mua thực tế)

ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì giá mua thực tế là số tiền ghi trên hoá đơn không có thuế trừ đi các khoản giảm giá, hàng bán bị trả lại

ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuê GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thì giá mua thực tế là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế trừ đi các khoản giảm giá hàng bán,hàng bị trả lại (nếu có)

Trị giá vốn thực tế của hàng mua nhập kho là trị giá mua thực tế của hàng hoá nhập kho.

Trị giá vốn của hàng xuất kho là trị giá mua thực tế của hàng mua và chi phí mua phân bổ cho hàng hoá xuất kho

1.2.3.1 Xác định giá vốn hàng hoá.

Muốn kế toán giá vốn hàng bán cần xác định đúng đắn giá vốn hàng hoá.

Trị giá vốn hàng bán được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh là toàn bộ chi phí kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng, bao gồm trị giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi  phí quản lý doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thương mại, trị giá vốn hàng xuất kho để bán, bao gồm trị giá mua thực tế và chi phí thu mua của số hàng đã xuất kho.

Trị giá vốn hàng xuất kho để bán được tính bằng một trong những phương pháp sau:

* Phương pháp giá thực tế đích danh

Theo phương pháp này hàng hoá nhập kho từng lô theo giá nào thì xuất kho theo giá đó không quan tâm đến thời gian nhập xuất phương pháp này phản ánh chính xác từng lô hàng xuất nhưng công việc rất phức tạp đòi hỏi thủ kho phải nắm được chi tiết từng lô hàng. Phương pháp này thường được áp dụng với hàng hoá có giá trị cao nhập theo lô và bảo quản riêng theo từng lô của mỗi lần nhập.

*Phương pháp nhập trước, xuất trước:

Phương pháp này dựa trên giả định hàng hoá nào nhập kho trước thì xuất trước và lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá mua thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ tính theo đơn giá mua thực tế nhập trước.

*Phương pháp nhập sau- xuất trước

Phương pháp này dựa trên giả định là hàng nhập sau được xuất trước, lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá mua thực tế hàng xuất kho tính theo đơn giá mua hàng nhập sau. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập đầu tiên

*Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền

Theo phương pháp này hàng hoá xuất kho chưa ghi sổ, cuối tháng căn cứ vào số tồn đầu kỳ và số nhập trong kỳ kế toán tính được giá bình quân cuả hàng hoá theo công thức:








        +

       Đơn giá thực tế bình quân=




























+





Trị giá mua thực tế của hàng hoá xuất kho= số lượng hàng hoá xuất kho* đơn giá thực tế bình quân

*Phương pháp giá hạch toán

Đối với các doanh nghiệp mua hàng hoá vật tư thường xuyên có sự biến động về giá cả, khối lượng chủng loại vật tư hàng hoá nhập, xuất kho nhiều thì có thế sử dụng giá hạch toán để tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho.Giá hạch toán là loại giá ổn định do doanh nghiệp xây dựng, giá  này không có tác dụng giao dịch với bên ngoài.Việc nhập xuất trước hết phải tính hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán cuả hàng luân chuyển trong kỳ








+

         Hệ số giá=















+






Sau khi tính trị giá thực tế của hàng xuất trong kỳ


Trị giá thực tế của hàng =




*

xuất trong kỳ
























* Tính trị giá vốn thực tế theo phương pháp cân đối

Theo phương pháp này, trước hết tính trị giá thực tế của hàng còn lại cuối kỳ băng cách lấy số lượng còn lại cuối kỳ nhân với đơn giá mua lần cuối cùng trong tháng.sau đó dùng công thức cân đối để tính trị giá mua thực tế của hàng xuất kho







=


     +



-




Để tính được trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho cần phải phân bổ chi phí thu mua cho số hàng đã xuất kho theo công thức:



chi phí thu mua 

phân bổ cho        =







    x

hàng xuất kho

* Phương pháp tính theo đơn giá tồn đầu kỳ

Trị giá hàng xuất kho=số lượng hàng hoá xuất kho *đơn giá mua thực tế hàng tồn đâu kỳ

1.2.3.2 Tính trị giá vốn của hàng đã bán

Sau khi tính được trị giá vốn của hàng xuất kho để bán và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của số hàng đã bán kế toán tổng hợp lại để tính trị giá vốn hàng bán theo công thức:






  =



        +




1.2.3.3 Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán

* Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo phương thức trực tiếp:

- Khi doanh nghiệp xuất kho sản phẩm hàng hoá để bán:


Nợ 632 - giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho



Có 156,155

- Hàng hoá được bán theo phương pháp giao tay ba:


Nợ 632 - giá vốn hàng bán


Nợ 133 - thuế GTGT



Có 111,112,331...

- Trường hợp doanh nghiệp sản xuất hàng hoá hoàn thành nhưng không nhập kho mà bán ngay, kế toán ghi:


Nợ 632 -  giá vốn hàng bán



Có 154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Cuối kỳ, kết chuyển trị giá vốn hàng xuất kho đã bán vào bên nợ TK 911- xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi:


Nợ 911 - xác định kết quả kinh  doanh



Có 632 - giá vốn hàng bán

 * Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo phương thức gửi bán:

- Đối với đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

căn cứ vào phiếu xuất kho gửi thành phẩm, hàng hoá đi bán hoặc gửi cho các đại lý nhờ bán hộ, kế toán ghi:

Nợ 157 - hàng gửi bán



Có 155 -  thành phẩm



Có 156 - hàng hoá

 Trường hợp doanh nghiệp mua hàng gửi đi bán ngay không nhập kho,kế toán ghi:


Nợ 157 - hàng gửi bán



Có 331 - phải trả cho người bán

- Căn cứ vào giấy thông báo chấp nhận thanh toán hoặc chứng từ thanh toán của khách hàng, của cơ sở đại lý bán hộ và các chứng từ thanh toán khác, kế toán kết chuyển trị giá vốn của hàng đã bán sang bên nợ TK 632 - giá vốn hàng bán.


Nợ 632 - giá vốn hàng bán



Có 157 - hàng gửi bán

 Thành phẩm, hàng hoá đã gửi hoặc dịch vụ đã được thực hiện, khách hàng không chấp nhận, kế toán phản ánh nghiệp vụ nhập kho:


Nợ 155 - thành phẩm


Nợ 156 - hàng hoá



Có 157 - hàng gửi bán

- Đối với các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Đầu kỳ kết chuyển trị giá thành phẩm gửi đi bán cuối kỳ nhưng chưa chấp nhận thanh toán, kế toán ghi:


Nợ 632 - giá vốn hàng bán



Có 157 -  hàng gửi đi bán

Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm gửi đi bán nhưng chưa xác định là bán,kế toán ghi:


Nợ 157 - hàng gửi đi bán



Có 632 - giá vốn hàng bán

1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

1.2.4.1  Kế toán chi phí bán hàng:

* nội dung chi phí bán hàng:

Chi phí bán hàng là khoản chi phí phát sinhliên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng hoá.Nó bao gồm các khoản chi phí sau:

Chi phí nhân viên bán hàng:là các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên...và các khoản BHXH,BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định

· Chi phí vật liệu bao bì

· Chi phí dụng cụ đồ dùng

· Chi phí khấu hao tài sản cố định

· Chi phí bảo hành sản phẩm hàng hoá

· Chi phí dịch vụ mua ngoài

*Tài khoản sử dụng:

Kế toán sử dụng TK 641 - chi phí bán hàng để tập hợp và kết chuyển các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lao vụ, dịch vụ

· Tk641 có 7 TK cấp 2

· TK6411 - chi phí nhân viên

· TK6412 - chi phí vật liệu

· TK 6413 - chi phí dụng cụ đồ dùng

· TK6414 - chi phí khấu hao tài sản cố định

· TK 6415 - chi phí bảo hành

· TK 6417 - chi phí dịch vụ mua ngoài

· TK 6418 - chi phí bằng tiền khác

Trong kế toán chi phí bán hàng được tập hợp và kết chuyển theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 5:




1.2.4.2 Kế toán chi phí doanh nghiệp

Đây là khoản chi phí phát sinh có liên quan đến chung đến hoạt động của toàn doanh nghiệp không thể tách riêng ra được cho bất cứ hoạt động nào chi phí quản lý doanh  nghiệp bao gồm các khoản chi phí sau:

· Chi phí nhân viên quản lý

· Chi phí vật liệu quản lý

· Chi phí đồ dùng văn phòng

· Chi phí khấu hao tài sản cố định

· Thuế và lệ phí

· chi phí dự phòng

· Chi phí dịch vụ mua ngoài

· Chi phí bằng tiền khác

* TK sử dụng

Kế toán sử dụng TK642 - chi phí quản lý doanh nghiệp để phản ánh tập hợp và kết chuyển của chi phi quản lý doanh nghiệp hành chính và các chi phí khác liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp

TK 642 có 8 TK cấp 2

· TK 6421 - chi phí nhân viên quản lý

· TK6422 - chi phí vật liệu quản lý

· TK6423 - chi phí đồ dùng văn phòng

· TK6424 - chi phí khấu hao tài sản cố định

· TK6425 - thuế, phí, lệ phí

· TK6426 - chi phí dự phòng

· TK6427 - chi phí dịch vụ mua ngoài

· TK6428 - chi phí bằng tiền khác

Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số TK liên quan khác như: TK 111,112,331...

* Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu về chi phi  quản lý doanh nghiệp được thể hiện dưới sơ đồ sau:


Kết qủa kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp thương mại rất đa dạng nó bao gồm kết quả hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, kết quả hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động bất thường.Trong đó kết quả hoạt động bán hàng là chỉ tiêu biểu hiện hoạt động lưu chuyển hàng hoá

kết quả hoạt động bán hàng=doanh thu thuần-giá vốn hàng bán-chi phi bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng đã bán

sơ đồ kế toán xác định kết quả bán hàng:

phần II

Tình hình thực tế về tổ chức bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng-công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kinh doanh và bộ máy kế toán của công ty

2.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty

Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí có tên giao dịch là elmaco, trụ sở chính đặt tại 240-242 Tôn Đức Thắng-Hà Nội với tổng diện tích 2052 m2.Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương Mại thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo quyết định số 366TN-TCCB ngày 19/07/1971 theo quyết định 820/VTQĐ của Bộ Vật Tư.Sau sat nhập Bộ Vật Tư và Bộ Thương nghiệp theo nghị định số 388/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng, Công ty được thành lập lại theo quyết định số 6/3TM-TCCB ngày 28/05/1993 Bộ trưởng bộ Thương maị.Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh theo pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam. Công ty là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân,mở tài khoản tiền gửi và tiền vay tại ngân hàng công thương đống đa,ngân hàng ngoại thương Việt Nam(EXIMBANK)... Công ty được phép sử dụng con dấu riêng, được phân cấp quản lý cán bộ và áp dụng các hình thức trả lương theo chế độ chính sách quy định

   Về thực chất, Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí là một đơn vị kinh doanh thương mại là chủ yếu, hoạt động trong lính vực lưu thông hàng hoá, cung cấp các loại vật tư thiết bị, dụng cụ về ngành điện. Tuy nhiên trong nguồn hàng vật tư cung cấp tỷ trọng hàng nhập rất nhiều so với hàng thu mua trong nước vì thế Công ty xác định không được ỷ lại vào hàng nhập mà phải tổ chức tốt việc thu mua trong nước, xem nó như một nhiệm vụ chiến lược của mình. Một mặt tích cực củng cố duy trì những mặt hàng truyền thống mặt khác rất coi trọng việc phát triển các mặt hàng mới.

Với phương châm như vậy nên trong suốt những năm bao cấp ELMECO luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị làm tốt công tác cung ứng vật tư, không cửa quyền,không gây những khó khăn cho khách hàng.

Tuy nhiên trong năm đầu thực hiện cơ chế mới- cơ chế thị trường cũng như tất cả các đơn vị kinh tế khác, công ty đã vấp phải không ít những khó khăn từ nhiều phía nhưng đứng trước những đòi hỏi cấp bách về sự sống còn của công ty,những người lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên đã tìm được con đường đi cho mình.Với phương châm" Thương mại phải gắn liền với sản xuất và phải đi lên bằng chính đôi chân của mình",ELMACO đã khẳng định mình với mô hình kinh doanh"phát triển chuyên doanh theo hướng đa dạng hoá mặt hàng"đồng thời đẩy mạnh việc thay đổi cơ cấu kinh doanh thương mại thuần tuý sang sản xuất và kinh doanh thương mại,cải tiến phương thức kinh doanh, mở rộng mạng lưới kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức bán hàng nhằm đáp ứng đòi hỏi của thị trường và đáp ứng mọi nhu cầu của xã hội.

Năm năm trở lại đây ELMACO hoạt động kinh doanh trên cơ chế thị trường trên tinh thần:Nhà buôn phải dành lấy khách hàng; nắm vững ngành hàng; phát triển chuyên doanh đa dạng hoá các mặt hàng; thực hiện khoán quản lý hợp lý bảo đảm hài hoà các lợi ích kinh tế; huy động và sử dụng hợp lý nguồn vốn kinh doanh với nhiệm vụ chủ yếu là buôn bán và bán lẻ các mặt hàng dụng cụ điện và thiết bị điện cho khách hàng thường xuyên và khách hàng tức thời.Nhờ đó Công ty đã khẳng định rõ vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Việc xác định một chiến lược bán hàng phù hợp với sự vận động của môi trường chắc chắn sẽ đảm bảo hiệu quả kinh  doanh của công ty một cách lâu dài, bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu thụ mặt hàng chủ chốt

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1 Chức năng

công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, vật tư thiết bị có liên quan để phục vụ nhu cầu toàn nền kinh tế.

Sản xuất hàng vật liệu điện phục vụ nhu cầu nền kinh tế

2.1.2.2 Nhiệm vụ

Thực hiện đúng các chế độ, chính sách pháp luật cuả Nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh tế, hợp đồng ngoại thương

Xây dựng, tổ chức và thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định hiện hành

Khai thác,sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn do Nhà nước cấp và tự tạo ra nguồn vốn đảm bảo tự trang trải và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà nước giao, phục vụ phát triển kinh tế

Nghiên cứu khả năng sản xuất,nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế nâng cao chất lượng hàng hoá đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản xuất trong nước và xuất khẩu


Quản lý chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành

2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh

 Công ty ElMACO có bề dầy lịch sử sản xuất kinh doanh ngành hàng vật liệu điện trên 30 năm nay. Đặc điểm ngành hàng vật liệu điện ảnh hưởng rất nhiều đến chiến lược kinh doanh ngành hàng này. Do sự tham gia rất đa dạng của ngành hàng này vào các lĩnh vực của sản xuất kinh doanh cho nên cơ cấu của ngành hàng. quy cách của ngành hàng rất phức tạp. Phần lớn mặt hàng này không phải vật tư chủ yếu của sản xuất, không có định mức tiêu dùng nên đòi hỏi phải có tính khoa học cao trong kinh doanh cũng như trong sản xuất. Nhiều mặt hàng không có trong danh mục quản lý của nhà nước mà do đơn vị tự nghiên cứu, cân đối thông qua hợp đồng mua - bán. Đặc điêm này đòi hỏi công việc tìm cách bán hàng, nắm bắt nhu cầu khách hàng phải đặc biệt chú ý.

Trong những năm gần đây, Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhờ đó đã đạt được mức tăng trưởng nhanh, có thể đứng vứng trên thị trường như hiện nay.

Các mặt hàng kinh doanh của công ty bao gồm:

a) Ngành hàng vật liệu điện

Nhóm vật liệu truyền dẫn và truyền tải điện

Nhóm thiết bị chiếu sáng

Nhóm thiết bị đo đếm

vật liệu cách điện và cách nhiệt

quạt và phụ kiện quạt

b) Ngành hàng dụng cụ cơ khí:

Nhóm cắt gọt kim loại

Nhóm thiết bị vật liệu cắt gỗ

Nhóm kiểm đo cơ khí

Nhóm vật liệu hàn nấu

Nhóm dụng cụ cầm tay

Nhóm cao su và sản phẩm cao su

Nhóm thiết bị xếp dỡ

c) Nhóm ngành hàng khác

Nhóm vật liệu xây dựng

Nhóm thiết bị phụ tùng

Nhóm hoá chất

Nhóm nông - lâm- ngư nghiệp

Nhóm kim khí

Tình hình kinh doanh của công ty:

Công ty VLĐ-DCCK là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong cơ chế thị trường mặc dù phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các thành phần kinh tế khác nhưng doanh nghiệp cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên nỗ lực không ngừng và đạt được những kết quả tốt đẹp.Do đó mà công ty luôn được cấp trên khen thưởng vì những thành tích đạt được.Đặc biệt trong những năm gần đây, do chính sách mở cửa nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều, điều đó đã làm cho công ty gặp không ít khó khăn thách thức.Song với sự lãnh đạo tài tình của ban giám đốc cùng với sự nhiệt tình của cán bộ công nhân viên Công ty đã vượt qua được hết những khó khăn thách thức và ngày một khẳng định vị thế của mình trên thương trường.Sau đây là một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:
	stt
	chỉ tiêu
	năm 2004
	năm 2005
	số tương đối
	(%)số tuyệt đối

	1 
	doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh
	120.129
	148.568,3
	28439,3

	123,7

	2 
	giá vốn hàng bán
	110576
	136212,3
	25636,3
	123,2

	3 
	lợi tức gộp
	9553
	12356
	2803
	129,3

	4 
	chi phí bán hàng
	3005
	5672
	2667
	188,8

	5 
	chi phí quản lý
	6406,69
	6279,875
	-126,833
	98,02

	6 
	lợi tức thuần từ hoạt động
	141,310
	404,125
	262,815
	286

	7 
	thuế lợi tức phải nộp
	45,2192
	129,32
	84,1008
	286

	8 
	lợi tức sau thuế
	96,0908
	274,805
	178,7142
	286


2.1.4 tổ chức bộ máy quản lý của công ty:

Bộ máy quản lý của công ty được chi đạo thống nhất từ trên xuống dưới theo kiểu trực tuyến thể hiện qua sơ đồ 1

2.1.4.1 Ban giám đốc  bao gồm:

+ Giám đốc là người đứng đầu Công ty do Bộ trưởng bộ thương mại bổ nhiệm. Giám đốc là người phải chịu trách nhiệm toàn diện và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật.

giúp việc cho ban giám đốc là 3 phó giám đốc do giám đốc Công ty giới thiệu đề nghị và bộ trưởng bộ thương mại bổ nhiệm, miễn nhiệm:

+ Phó giám đốc 1 ( kiêm giám đốc trung tâm kinh doanh)

· Có quyền thay mặt giám đốc điều hành công ty khi giám đốc đi vắng

· Trực tiếp quản lý các phòng kinh doanh( phòng kinh doanh những mặt hàng chiến lược của công ty)

+ Phó giám đốc 2: Giám đốc trung tâm kinh doanh ngành hoá chất và xuất khẩu

+ Phó giám đốc 3: phụ trách sản xuất

2.1.4.2 Các phòng ban :
Có nhiệm vụ hoàn thành mọi công việc của công ty mà ban giám đốc giao cho. Bao gồm:

· Phòng tổ chức: có chức năng tham mưu cho giám đốc về việc sắp xếp, bố trí cán bộ đào tạo và phân loại lao động để bố trí đúng người, đúng ngành nghề công việc, thanh quyết toán chế độ người lao động theo chính sách, chế độ của nhà nước và quy chế của Công ty.

· Phòng tài chính kế toán: ghi chép phản ánh toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị, qua đó giám đốc tình hình tài chính của Công ty cũng như việc sử dụng có hiệu quả tiền vốn, lao động, vật tư, giám đốc việc chấp hành chế độ hạch toán, các chỉ tiêu kinh tế tài chính theo quy định của nhà nước; lập báo cáo tổng hợp, xác định kết quả tiêu thụ, kết quả tài chính và hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty.

· Các phòng sản xuất kinh doanh và chi nhánh: là đơn vị trực thuộc sản xuất kinh doanh theo ngành hàng được phân công.Mọi hoạt động của các phòng sản xuất kinh doanh và chi nhánh được tiến hành theo phương pháp hạch toán kinh tế. 

sơ đồ 1


2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty

2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán:

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của elmaco

Cơ cấu bộ máy kế toán công ty:

· Trưởng phòng tài chính kế toán do cô Vũ Thị Thịnh đảm nhận có nhiệm vụ tổ chức công tác và đào taọ kế toán, thống nhất các kế hoạch kế toán tài chính của công ty, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc và pháp luật về những thông tin, số liệu, báo cáo

· Phó phòng kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ tổng hợp tất cả các số liệu bảng biểu, báo cáo của các kế toán viên ở tại phòng công ty. Sau đó đến cuối kỳ quyết toán, lập bảng cân đối phát sinh các tài khoản, lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.

· Phó phòng phụ trách kiểm tra cùng hai người khác tạo thành một tổ kiểm tra gồm 3 người: có nhiệm vụ kiểm tra các số liệu dữ liệu, bảng biểu, báo cáo quyết toán của Công ty, nhằm tìm ra những sai sót, gian lận để từ đó hướng dẫn kế toán điều chỉnh lại cho phù hợp, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về nhiệm vụ của mình.

· Phó phòng phụ trách vốn ngân hàng: trực tiếp phụ trách về vốn ngân hàng của công ty có nhiệm vụ lập các kế hoạch về tài chính.

· Các kế toán viên: có nhiệm vụ thu thập xử lý các thông tin kế toán phát sinh hàng ngày một cách chính xác, đảm bảo đúng chế độ kế toán hiện hành, gồm có: kế toán quỹ, thủ quỹ, kế toán ngân hàng kiêm kế toán TSCĐ, kế toán công nợ, kế toán thu chi tiền lương-BHXH, kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp...

   Do hoạt động kinh tế diễn ra thường xuyên và đa dạng nên chứng từ sử dụng cũng có nhiều nội dung và đặc điểm khác nhau. Tuỳ theo nội dung kinh tế, yêu cầu quản lý, việc sử dụng và luân chuyển chứng từ sao cho phải phù hợp với tình hình hoạt động và đặc điểm cuả Công ty.

2.1.5.2 hình thức sổ kế toán:

Các báo biểu, sổ sách của Công ty thống nhất theo chế độ hiện hành theo quy định chung của ngành và nhà nước, đồng thời có sổ chi tiết theo dõi theo yêu cầu quản lý của công ty.

Hình thức kế toán công ty áp dụng là hình thức nhật ký chứng từ.Hình thức này phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu trình độ kế toán của các nhân viên phải cao.

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình nửa tập trung, nửa phân tán. Các đơn vị trực thuộc lớn có bộ phận kế toán riêng có trách nhiệm tập hợp, thu thập các chứng từ, ghi chép sổ sách, lập báo cáo để cuối kỳ nộp về phòng kế toán của công ty.Còn ở các đơn vị trực thuộc nhỏ không tổ chức kế toán riêng mà bố trí nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, kiểm tra hạch toán ban đầu và làm một số phần hành kê chi tiết theo sự phân công của kế toán trưởng công ty, hàng ngày hay điịnh kỳ chuyển chứng từ ban đầu, các bảng kê, báo cáo tài liệu liên quanvề phòng kế toán công ty để kiểm tra và ghi sổ kế toán.

Công ty áp dung phương pháp kê khai thường xuyên tồn kho lấy theo số thực tế tại phòng kế toán và nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.

Công ty áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán, phần mềm kế toán hiện công ty đang sử dụng là phần mềm kế toán acsoft(acchv).

2.2 thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty Vật Liệu Điện và Dụng Cụ Cơ Khí.

Ta biết rằng bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo mô hình nửa tập trung nửa phân tán. Các Cửa hàng kinh doanh là đơn vị kinh doanh chuyên kinh doanh về một hoặc một số ngành của công ty, ở các Cửa hàng đó có nhân viên kế toán hạch toán đến kết quả cuối cùng của Cửa hàng.Cuối tháng nhân viên kế toán của các Cửa hàng gửi sổ sách lên kế toán tổng hợp ở công ty để tổng hợp số liệu lên sổ sách kế toán toàn công ty.Vì vậy,để nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty ta đi nghiên cưú công tác tổ chức bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh, cụ thể là Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt , đây là Cửa hàng kinh doanh về một ngành hàng thiết bị chiếu sáng đóng ngắt

trình tự sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng







ghi đầu tháng






ghi cuối tháng

2.2.1 Thực tế kế toán bán hàng hoá tại Cửa hàng

a/ Đánh giá hàng hoá

Khi hàng hoá mua về nhập kho kế toán ghi theo giá mua thực tế của từng lần nhập hàng.Các chi phí thu mua thực tế phát sinh trong quá trình mua như:chi phí vận chuyển, bốc dỡ, tiền thuê kho, bãi... được hạch toán riêng đến cuối tháng mới tính toán phân bổ cho hàng hoá xuất kho để tính toán phân bổ cho hàng hoá xuất kho để tính trị giá vốn thực tế cuả hàng hoá xuất kho.

Khi xuất kho hàng hoá kế toán Cửa hàng sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước để tính ra trị giá mua thực tế của hàng hoá xuất kho.

Đến cuối kỳ kế toán phân bổ chi phí thu mua cho số hàng xuất kho.Thông thường ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt chi phí mua hàng trong tháng được kết chuyển toàn bộ để tính vào giá vốn hàng xuất bán trong tháng.

Tính trị giá vốn thực tế hàng hoá xuất kho theo công thức:






=



       +


b/ Chứng từ kế toán sử dụng trong hạch toán hàng hoá liên quan đến quá trình bán hàng là.

Kế toán hàng hoá tại Cửa hàng sử dụng chứng từ sau:

· Phiếu thu hàng hoá(mẫu biểu 1)

· Phiếu xuất kho hàng hoá( mẫu biểu 2)

· Hoá đơn giá trị gia tăng( mẫu biểu 3)

Liên 1: lưu ở nơi lập phiếu

Liên 2: thủ kho căn cứ vào đó để ghi thẻ kho sau đó chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán

Phiếu xuất kho hàng hoá: căn cứ vào nhu cầu mua của khách hàng hoặc căn cứ vào hợp đồng mua hàng, bộ phận kho vận sẽ viết phiếu xuất kho lập thành 3 liên( đặt giấy than viết 1 lần)

Liên 1: lưu ở nơi lập phiếu

Liên 2: giao cho khách hàng

Liên 3: giao cho thủ kho

	Biểu số 1

Đơn vị:
	Phiếu thu
	Mẫu số 01-VT

Q® sè 1141-tc/q®/c®kt


Ngày 7-9-2005 của BTC

Ngày 27 tháng 9 năm 2005      Nợ

Số:8/11



Có

Họ và tên người nộp tiền: ..........................................................................................................

Địa chỉ ......................................................................................................................................

Về khoản: ................................................................................................................................

Số tiền : ..........................................đồng (Viết bằngchữ).................................................

Kèm theo..........................................................................Chứng từ gốc:.................................

Ngµy....th¸ng....n¨m 200....

	Thủ trưởng đơn vị
	Kế toán trưởng
	Người lập phiếu
	Thủ quỹ
	Người nộp


Mẫu biểu 2 

Đơn vị....
Phiếu xuất kho
Mẫu số 02-VT


Ngày7 tháng 9 năm 2005
Q§ sè 11411.....



Số: 3/16

Họ tên người nhận hàng : anh Thanh

Lý do xuất kho: bán hàng

Xuất tại kho: 240 Tôn Đức Thắng

	stt
	tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật Tt(sản phẩm hàng h)
	mã số
	đơn vị tính
	số lượng
	đơn giá
	thành tiền

	
	
	
	
	theo yc
	thực x
	
	

	1
	chấn lưu vinakíp

Cộng
	
	cái
	52
	
	85454
	4443608

4443608





ngày 8 tháng 9 năm 2005

	phụ trách cung tiêu
	người nhận
	thủ kho
	kế toán trưởng


Hoá đơn giá trị gia tăng là chứng từ của đơn vị xác nhận số lượng, chất lượng, đơn giá và số tiền bán hàng cho người mua.Hoá đơn là căn cứ để người bán ghi sổ doanh thu và các sổ kết toán liên quan, là chứng từ cho người vận chuyển hàng trên đường, lập phiếu nhập kho, thanh toán tiền hàng ghi sổ kế toán.Khi bán hàng cho khách người bán hàng viết hoá đơn GTGT, được lập làm 3 liên (Đặt giấy than viết 1 lần)

Liên 1( đen): lưu lại quyển gốc

Liên 2( đỏ): giao cho khách hàng

Liên 3(xanh): dùng để thanh toán( khi khách hàng trả ngay bằng tiền mặt)

biểu 3

Mẫu số:01 GTKT-3LL



EA/2005B


hoá đơn

0041056

Giá trị gia tăng

Liên 3 : nội bộ

Ngày 3 tháng 9 năm 2005

Đơn vị bán hàng: công ty Vật Liệu Điện và Dụng Cụ Cơ khí

Địa chỉ: 240 Tôn Đức Thắng- HN

Mã số: 01001006634-1

Họ tên người mua hàng: anh Hải

Tên đơn vị : cty TNHH và chiếu sáng Kim Anh

Địa chỉ : số 3 Tôn Đức Thắng

Hình thức thanh toán: tiền mặt          MS : 01/0138460/2

	Stt
	tên hàng hoá dịch vụ
	đơn vị tính
	số lượng
	đơn giá
	thành tiền

	A
	B
	C
	1
	2
	3=1*2

	1
	chấn lưu vinakip

220v-250w
	cái
	52
	85454
	4443608

GV=4303832


Cộng tiền hàng:

4443608

Thuế suất GTGT: 10% tiền thuế GTGT:
              444360

Tổng cộng tiền thanh toán

     4887968

Số tiền bằng chữ


Người mua hàng                            Người bán hàng                    Thủ trưởng đơn vị

c/ Hạch toán chi tiết hàng tồn kho.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hoá, việc theo dõi tăng giảm hàng hoá tại công ty cũng như từng Cửa hàng kinh doanh được tiến hành đồng thời tại kho và phòng kế toán theo phương pháp ghi thẻ song song.

Tại kho thủ kho dùng ' thẻ kho' để ghi chép hàng ngày tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng thứ hàng hoá theo chỉ tiêu số lượng.

Tại phòng kế toán: kế toán cũng sử dụng thẻ kho để ghi chép tình hình nhập xuất cho từng thứ hàng hoá theo cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị.

Định kỳ, cuối tháng kế toán và thủ kho tiến hành đối chiếu giữa thẻ kho tại kho và thẻ kho tại phòng kế toán.

d/ hạch toán tổng hợp hàng hoá:

Cửa hàng sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Kế toán sử dụng chủ yếu tài khoản sau:

- TK 156 ' hàng hoá'

Tài khoản này có 2 TK cấp 2

+ TK 1561 ' giá mua hàng hoá'

+ TK 1562 ' chi phí thu mua hàng hoá'

Tại Cửa hàng không mở chi tiết TK 1561 cho từng nhóm hàng hoá

Trình tự kế toán hàng hoá tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt:

(1) Khi nhập kho hàng hoá, kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan nhập số liệu vào máy tính và định khoản:

Nợ 1561

Nợ 1562 ( nếu phát sinh chi phí vận chuyển....)

Nợ 1331



Có 141( nếu đã tạm ứng)




Có 331 ( nếu khách hàng mua chịu )

ví dụ: căn cứ vào phiếu nhập kho  số 8/11- biểu 1 và hoá đơn GTGT liên quan, kế toán nhập liệu vào máy tính trên màn hình nhập liệu và định khoản:


Nợ 1561:
4965960


Nợ 1331
248298



Có 141

5214258

(2) Khi xuất kho hàng hoá để bán, dựa vào các chứng từ liên quan như Phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT( liên 3) kế toán lựa chọn phiếu nhập liệu là Hoá đơn bán hàng để nhập nghiệp vụ vào máy tính, với nghiệp vụ xuất bán kế toán chỉ nhập vào màn hình nhập liệu các thông tin phản ánh doanh thu bán hàng, thuế GTGT

đầu ra chương trình được đặt sẵn để sinh ra bút toán tự động về giá trị mua hàng bán:


Nợ 632



Có 1561

ví dụ với hoá đơn GTGT( biểu 3) và phiếu xuất kho ( biểu số 2) kế toán nhập liệu như biểu số 9 .Khi đó máy tính sẽ tự thực hiện bút toán giá vốn là:


Nợ 632
4303832



Có 1561     4303832

các nghiệp vụ nhập xuất hàng hoá đều được thể hiện trên sổ cái TK 1561

(3)  cuối tháng xác định chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán ra:


Nợ 632



Có 1562

ví dụ: trong tháng 9/2005 tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt các khoản chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng được tập hợp trên sổ cái TK 1562 .Cuối tháng 9 kế toán dựa vào số liệu trên sổ cái tài khoản 1562 thực hiện bút toán kết chuyển chi phí mua hàng:


Nợ 632

296000




Có 1562

 Để phản ánh tình hình nhập xuất tồn hàng hoá cuối tháng kế toán tiến hành in bảng cân đối nhập xuất tồn xuất hàng hoá.

Mỗi hàng trong bảng theo dõi cho một loại hàng hoá. Số liệu trong bảng sẽ được ghi đối chiếu với thẻ kho ở các kho.

2.2.2 Các phương thức bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện:

Tại công ty vật liệu điện cụ thể ở các Cửa hàng kinh doanh trong công ty tổ chức bán hàng hoá theo nhiều phương thức khác nhau tuy nhiên tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sang đóng ngắt và Cửa hàng kinh doanh khác chủ yếu bán hàng theo các phương thức bán hàng trực tiếp.

2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán:

Để kế toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng TK 632, tài khoản này không chi tiết cho từng nhóm hàng hoá.

Các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng sau khi đã được kế toán nhập liệu vào máy tính thì các bút toán giá vốn sẽ tự động được máy tính thực hiện.Các bút toán này được thể hiện trên sổ cái TK 632. Bút toán kết chuyển giá vốn sang TK 911 được kế toán viên thực hiện lệnh kết chuyển này trên máy tính vào cuối tháng, quy trình thực hiện lệnh được trình bày ở mục kế toán xác định kết quả bán hàng.

Cuối tháng kế toán in nhật ký bảng kê TK 632 làm căn cứ để ghi sổ cái kiêm số phát sinh các tài khoản.

Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Sổ cái tài khoản 632

Từ ngày 1/9/05- 30/9/05

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	PS NỢ
	PS CÓ

	số 
	ngày
	
	
	
	

	1/11
	3/9/05
	Cty chiếu sáng Kim Anh mua hàng
	1561
	4303832
	

	2/11
	3/9/05
	Anh Hải
	1561
	42661554
	

	3/11
	4/9/05
	Cty Toàn Thắng 
	1561
	42661534
	

	
	
	................
	
	
	

	KC
	30/9/05
	Kết chuyển chi phí mua hàng
	1562
	269000
	

	KC
	30/9/05
	Kết chuyển giá vốn hàng bán
	911
	
	89895920

	
	
	Cộng
	
	89895920
	89895920



Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Nhật ký chứng từ TK 632

Từ ngày 1/9/05- 30/9/05

	Tên tài khoản
	TK
	Ghi Nợ
	Ghi Có

	SD§K
	
	0
	

	1561- giá mua hàng hoá
	1561
	89626920
	

	1562- chi phí mua hàng
	1562
	269000
	

	911- xác định kết quả kinh doanh
	911
	
	89895920

	Cộng phát sinh
	
	89895920
	89895920

	SDCK
	
	0
	


2.2.4 Thực tế về kế toán doanh thu bán hàng:

2.2.4.1 Các chứng từ sổ sách kế toán chủ yếu được sử dụng.

· Hoá đơn GTGT

· Phiếu xuất kho

· Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra

· Sổ chi tiết phải thu của khách hàng

· Sổ cái tài khoản

· Nhật ký bảng kê các tài khoản

· Sổ bán hàng

· Tờ khai thuế GTGT

· Bảng tổng hợp số liệu về kết quả kinh doanh trong tháng

TK sử dụng:


TK 511: doanh thu bán hàng


TK 512: doanh thu nội bộ

2.1.4.2 Trình tự kế toán doanh thu bán hàng

  Kế toán căn cứ vào các chứng từ( hoá đơn GTGT...) thực hiện quá trình nhập liệu trên máy tính theo trình tự thời gian phát sinh nghiệp vụ.

a/ Trường hợp bán hàng trực tiếp:

- Nếu khách hàng trả tiền ngay, căn cứ vào hoá đơn kế toán  nhân viên kế toán nhập liệu và định khoản:

Nợ 111,112



Có 511





Có 3331

Ví dụ: theo hoá đơn GTGT số 0041056, Cửa hàng kinh doanh vật tư cơ điện bán cho chị hạnh ở công ty Kim Anh 52 chiếc chấn lưu loại 250w với đơn giá 85454đ/cái- biểu số 5 thì kế toán thực hiện nhập liệu  và định khoản:


Nợ 111
488796



Có 511
4443608



Có 3331
444360

-Nếu khách hàng thanh toán chậm, kế toán sẽ định khoản trên màn hình nhập liệu như sau:


Nợ 131 ( chi tiết cho từng khách hàng)



Có 511



Có 3331

Khi đã nhận được tiền hàng, ghi:


Nợ 111,112



Có 131 ( chi tiết cho từng khách hàng)

    Khi khách hàng thanh toán chậm kế toán phải theo dõi công nợ số tiền này . Sổ theo dõi thanh toán TK 131 (biểu số 5), được mở cho những khách hàng thường xuyênvà có uy tín với doanh nghiệp. Mỗi khách hàng được theo dõi trên một tờ sổ, sổ này được dùng cho cả năm.Cuối tháng căn cứ vào số liệu tổng cộng cuối tháng của sổ theo dõi thanh toán TK131 được mở cho từng người mua  kế toán lập báo cáo chi tiết công nợ (biểu số 6) để phản ánh tình hoình thanh toán tiền hàng với người mua, số liệu của bản báo cáo chi tiết công nợ là căn cứ để lập nhật ký bảng kê TK 131 và để đối chiếu với kế toán công nợ trên công ty.

Ví dụ: theo hoá đơn số 0041065 ngày 14/9/05. Cửa hàng bán máng đèn chấn lưu cho công ty xi măng Hệ Dưỡng, hình thức thanh toán là thanh toán chậm, với tổng giá bán chưa có thuế là 120000đ, thuế suất là 10%, khi đó trên màn hình nhập liệu kế toán hạch toán như sau:


Nợ 131
1320000



Có 511
1200000



Có 3331
120000

    Khi đó máy tính sẽ tự động theo dõi khoản công nợ này trên Sổ chi tiết tài khoản 131 ( biểu số 5) 

b/ Trường hợp tiêu dùng nội bộ:

  Khi giao hàng cho các Cửa hàng khác cùng công ty nhân viên bán hàng phải lập hoá đơn GTGT như bán cho khách hàng khác.Căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán hạch toán doanh thu:


Nợ 336



Có 512



Có 3331

 Ví dụ: Theo hoá đơn số 0041088 ngày 21/9/05 Cửa hàng đã bán cho nhà máy cáp Đức Giang ( trực thuộc Công ty Vật Liệu Điện và Dụng Cụ Cơ Khí) bóng đèn với tổng doanh thu chưa thuế là 425000d thuế suất 10% , kế toán hạch toán doanh thu như sau:


Nợ 336
467500



Có 512
425000



Có 3331
42500

Tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong tháng được kế toán nhập vào máy tính sẽ được máy tính tự động ghi số liệu lên sổ cái các tài khoản liên quan. Các nghiệp vụ bán hàng sẽ được phản ánh trên sổ cái tài khoản 511,512 ( biểu số7a.7b)/ Cuối tháng, kế toán in nhật ký bảng kê của các tài khoản 511,512( biểu số 8a,8b) làm căn cứ để ghi lên sổ cái kiêm số phát sinh các tài khoản( biểu số 12)

Đồng thời tất cả các nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong tháng đều được tập hợp trên sổ bán hàng (biểu số 9), bảng kê chứng từ hàng hoá bán ra kèm theo tờ khai  thuế GTGT ( biểu số 10)

2.2.5 Thực trạng kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tại Cửa hàng:

      Trong quá trình kinh doanh, Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt phải chi phí các khoản phục vụ cho khâu bán hàng và các khoản chi phí quản lý của doanh nghiệp.Tuy nhiên kế toán ở Cửa hàng lại sử dụng một tài khoản duy nhất để tập hợp các khoản chi phí đó, TK 641 - chi phí bán hàng.Các khoản chi phí gồm có:

chi phí tiền lương trả cho nhân viên Cửa hàng

Trích khấu hao TSCĐ

Trích BHYT, BHXH cho nhân viên

Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ cho nhân viên bán hàng

Chi phí thuê phòng làm việc

Kinh phí nộp công ty

Chi phí khác bằng tiền

Biểu số 8a

Cửa hàng KD chiếu sáng đóng ngắt

Nhật ký chứng từ số 8 có TK 511

Doanh thu bán hàng
Từ ngày 1/9/05- 30/9/05

	TK ghi có

TK ghi nợ
	511
	911
	Cộng nợ

	131
	4422000
	
	4422000

	111
	90866310
	
	90866310

	511
	
	95288310
	

	Cộng có
	95288310
	95288310
	190576620



Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biểu số 8b

XN KD chiếu sáng đóng ngắt

Nhật ký chứng từ số 8 có TK 512- Doanh thu nội bộ
Từ 1/9/05-30/9/05

	TK ghi có

TK ghi nợ
	512
	911
	Cộng nợ

	336
	594800
	
	594800

	512
	
	594800
	594800

	Cộng có
	594800
	594800
	1189600


Người lập biểu



Kế toán trưởng

Tài khoản 641 cũng được mở chi tiết theo từng khoản mục.

Chi phí bán hàng được tập hợp từ bảng phân bổ tiền lương, bảng phân bổ tiền KHTSCĐ, và các chứng từ liên quan khác và được phản ánh trên sổ cái tài khoản 641( biểu 11)

Trình tự kế toán chi phí bán hàng tại Cửa hàng như sau:

Chi phí bán hàng phát sinh trong tháng:


Nợ 641 ( chi tiết cho từng khoản mục)



Có 111,336

Cuối tháng kết chuyển vào TK 911:


Nợ 911



Có 641

2.2.6 Thực tế kế toán xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt


Kết quả tiêu thụ hàng hoá được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa doanh thu bán hàng trong tháng và toàn bộ những chi phí cho quá trình bán hàng đó.

 Lợi nhuận thuần từ      =     DTT     -        Giá vốn          - chi phí bán hàng, QLDN

hoạt động bán hàng

hàng bán


Để xác định kết quả bán hàng, kế toán sử dụng TK 911- xác định kết quả kinh doanh, nhưng vì Cửa hàng không xác định kết quả lãi lỗ của từng mặt hàng mà chỉ xác định kết quả bán hàng của Cửa hàng nói chung nên tài khoản 911 không chi tiết cho từng mặt hàng.


Cuối kỳ, sau khi đã xác định được doanh thu , giá vốn và những chi phí liên quan đến việc bán hàng, kế toán tiến hành những bút toán kết chuyển để xác định lãi lỗ, các bút toán kết chuyển được thực hiện trên máy su khi kế toán thực hiện một số lệnh yêu câu kết chuyển tự động. Các bút toán kết chuyển được thể hiện trên sổ cái TK 911( biểu số 12) cuối tháng kế toán lập nhật ký bảng kê TK 911( biểu số 13) làm căn cứ để ghi lên sổ cái kiêm số phát sinh tài khoản.

cách thức đặt lệnh kết chuyển tự động cho máy tính như sau:

· Vào menu hệ thống chọn bút toán kết chuyển tự động

· Màn hình sẽ hiện lên toàn bộ các bút toán kết chuyển tự động đã được khai báo từ trước

· Thực hiện đánh dấu các bút toán cần phải kết chuyển theo thứ tự kết chuyển bằng cách sử dụng phím (Space Bar)

Ví dụ: để xác định kết quả tiêu thụ cần thực hiện các bút toán sau:

Kết chuyển từ TK 511 sang TK 911( Nợ 511 - Có  911)

Kết chuyển từ TK 512 sang TK 911 (Nợ 512 - Có  911)

Kết chuyển từ TK 631 sang TK 911 (Nợ 911 - Có  641)

Kết chuyển từ TK 911 sang TK 421 (Nợ 911 - Có  421)

Biểu số 12

Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Sổ cái Tài Khoản 911

Từ ngày 1/9/05 - 30/9/05

	Số
	TK ghi có

TK ghi nợ
	632
	641
	911
	Cộng nợ

	KC
	511
	
	
	95288310
	95288310

	KC
	512
	
	
	594800
	594800

	KC
	421
	
	
	9348861
	9348861

	KC
	911
	89895920
	15336051
	
	105231971

	
	Cộng có
	89895920
	15336051
	105231971
	210463942


Biểu 13

Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Nhật ký chứng từ ghi có TK 911
Từ ngày 1/9/05 - 30/9/05

	TK ghi có

TK ghi nợ
	632
	641
	911
	Cộng nợ

	911
	89895920
	15336051
	
	114580832

	511
	
	
	95288310
	95288310

	512
	
	
	594800
	594800

	421
	
	
	9348861
	9348861

	Cộng có
	89895920
	15336051
	105231971
	210463942



Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phần III

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty 

Vật Liệu Điện và Dụng Cụ Cơ Khí

3.1. Đánh giá công tác kế toán

Công ty VLĐ_ DCCK là một doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc bộ thương mại. Công ty có quy mô rộng lớn với các chi nhánh và các Cửa hàng kinh doanh ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Công ty có hệ thống kho tàng cửa hàng rộng lớn.Phạm vi hoạt động của công ty tương đối rộng lớn. Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành thương mại với chức năng chủ yếu là tiêu thụ hàng hoá, đưa hàng hoá ra lưu thông và đến tay người tiêu dùng, công ty luôn hoàn thành tốt chức năng kinh doanh của mình cũng như nghĩa vụ đối với Nhà Nước.Công ty đã triển khai nhanh chóng thực hiện hệ thống tài khoản mới ngay từ quý I năm 1996 đồng thời thực hiện chuyển sổ kế toán của năm 1995 theo đúng quy định mới.Công ty đã triển khai đúng đắn và triệt để các quy chế thông tư của Bộ tài chính.công tác kế toán của Công ty được tổ chức quy củ từ khâu lập chứng từ ban đầu đến khâu tiếp theo đều sắp xếp tuần tự hợp lý. Công ty có áp dụng các hình thức sổ sách kế toán theo QĐ 1141/TC/CĐKT đồng thời điều chỉnh một số nội dung nhằm giảm nhẹ công việc ghi chép kế toán mà vẫn đảm bảo theo dõi đầy đủ kịp thời các hoạt động kinh tế phát sinh

Từ những đặc điểm trên đây, Công ty đã lựa chọn hình thức tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán.Hình thức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát của kế toán vơi hoạt động kinh doanh tại mỗi Cửa hàng, chi nhánh cũng như toàn công ty

Công tác kế toán của Công ty được tổ chức khá khoa học, hợp lý, có kế hoạch sắp xếp chỉ đạo từ trên xuống.Bên cạnh đó là bộ máy nhân viên kế toán có trình độ vững vàng về chuyên môn nên mặc dù có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng công ty vẫn tiến hành hạch toán, quyết toán nhanh chóng đảm bảo cung cấp số liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác giúp cho ban lãnh đạo công ty đưa ra được những quyết định đúng đắn để hoạt động của công ty đạt kết quả cao hơn nữa cũng giúp cho việc thanh tra giám sát của Nhà Nước đối với công tác kế toán của công ty được dễ dàng thuận lợi

Hình thức sổ kế toán công ty áp dụng là hình thức kế toán nhật ký chứng từ, hình thức này rất phù hợp với quy mô và chức năng của công ty.Hình thức này kết hợp chặt chẽ giữa ghi chép theo thời gian và ghi chép theo hệ thống, giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết, thuận lợi cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu, tránh được việc ghi chép trùng lắp

Do là công ty lớn có nhiều Cửa hàng kinh doanh do đó công ty tổ chức phân công cho mỗi nhân viên kế toán phụ trách việc hạch toán kế toán của một hoặc hai Cửa hàng kinh doanh từ khâu thu nhập chứng từ cho đến khâu lập báo cáo.Cách tổ chức náy sẽ giúp cho xác định rõ trách nhiệm của mỗi người tạo điều kiện cho công tác quản lý được dễ dàng, thuận lợi  và việc hạch toán sẽ chính xác đồng thời cũng nâng cao được trình độ của nhân viên kế toán trong công ty

Theo xu thế của nền kinh tế thị trường, một số năm gần đây công ty cũng đã áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán giúp cho quá trình thu thập và xử lý thông tin diễn ra một cách nhanh chóng và kịp thời

3.2 Đánh giá kế toán nghiệp vụ bán hàng
Nhìn chung kế toán bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt- công ty VLĐ-DCCK được tổ chức khá khoa học và hợp lý, đáp ứng được phần nào yêu cầu quản lý cũng như việc cung cấp thông tin trong quản lý kinh tế

Về ưu điểm:

Kế toán bán hàng đã thực hiện tốt việc kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán, xây dựng quá trình luân chuyển chứng từ hợp lý, bảo quản chứng từ theo đúng yêu cầu của nhà nước quy định

Bên cạnh đó công tác bán hàng của công ty còn một số hạn chế:

Trong xu thế hiện đại hoá trên mọi phương diện hiện nay, tại phòng kế toán công ty đã được trang bị máy vi tính, tuy nhiên điều này chưa đáp ứng thoả mãn yêu cầu quản lý và quy mô của bộ máy kế toán.với việc từng bước đưa máy tính vào sử dụng công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc lập trình do khối lượng sổ sách sử dụng của hình thức kế toán này lớn. cấu tạo sổ sách phức tạp.Máy vi tính chỉ được xem như công cụ để tính toán, soạn thảo in ấn...rất lãng phí.Sổ sách kế toán về nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty còn làm rất thủ công chưa được thống nhất trên công ty và các đơn vị trực thuộc

Để đơn giản hoá trong công tác hạch toán, công ty nói chung và tai các Cửa hàng kinh doanh không sử dụng một số tài khoản như: TK 151- hàng mua đang đi đường, TK 131- tiền đang chuyển, TK 139- dự phòng phải thu khó đòi, TK 159- dự phòng giảm giá hàng tồn kho....điều này dẫn tới phản ánh sai bản chất của một số nghiệp vụ kinh tế và lúng túng khi có những tình huống khác thường xảy ra.

Tại các Cửa hàng kinh doanh không thực hiện việc bán hàng có tính chất đến chiết khấu hàng bán, hàng bị trả lại, giảm giá hàng bán, mà đây là một trong những phương pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh

Đồng thời ở các Cửa hàng việc hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chưa rõ ràng

3.3. Phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nghiệp vụ bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng thuộc công ty VLĐ-DCCK

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng là yêu cầu rất cần thiết đối với mỗi một doanh nghiệp, nhằm tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh.Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn tại công ty VLĐ-DCCK em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến sau:

1. Về công tác tổ chức chứng từ kế toán luân chuyển chứng từ kế toán.

Công ty VLĐ-DCCK tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán, vì thế khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì mỗi đơn vị trực thuộc tự tổ chức hạch toán theo quy định của nhà nước.

Đối với các chứng từ về kế toán bán hàng: ngoài các chứng từ bắt buộc của nhà nước, còn có các chứng từ có tính chất hướng dẫn cần phải được thống nhất về biểu mẫu nội dung, cách ghi chép.Từ các cửa hàng, Cửa hàng, chi nhánh và cả văn phòng công ty đều phải tuân theo một chứng từ thống nhất.Có như vậy mới tạo điều kiện đối chiếu được tiện lợi và dễ dàng trong công tác hạch toán thống kê của toàn công ty.

Về trình tự luân chuyển chứng từ kế toan: Kế toán công ty cần quy định rõ ràng chế độ trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong quá trình luân chuyển chứng từ kế toán.Khi luân chuyển chứng từ kế toán cần quy định cụ thể cho từng loại chứng từ: chứng từ về tiền mặt, chứng từ về doanh thu bán hàng, chứng từ về thanh toán..Rồi quy định rõ người lập chứng từ, số thứ tự chứng từ cần lập, các yếu tố trên chứng từ,người ký duyệt chứng từ, thời gian luân chuyển chứng từ..Mục đích cuối cùng là làm sao cho trình tự luân chuyển chứng từ được thực hiện một cách khoa học, hợp lý và có hiệu quả

2.Về hạch toán khoản chiết khấu thanh toán và các khoản giảm trừ doanh thu:

Trong nền kinh tế thị trường, việc bán hàng đã trở thành một nghệ thuật kinh doanh, bán hàng như thế nào để thu hút khách hàng là một nhu cầu cấp bách đối với mỗi doanh nghiệp,đặc biệt là đối với doanh nghiệp thương mại.Vì vậy, Công ty VLĐ-DCCK nói chung và tại Cửa hàng kinh doanh cần thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác bán hàng như: có chiết khấu thanh toán đối với khách hàng thanh toán sớm, chiết khấu thương mại đối với khách hàng mua hàng hoá với số lượng lớn..

Như vấy kế toán công ty sẽ hạch toán khi phát sinh chiết khấu như sau:

Nợ 635: chiết khấu thanh toán

Nợ 111.112: số tiền thực thu



Có 131: tổng giá thanh toán phải thu ở người mua

Đối với khoản chiết khấu thương mại: Đây là khoản khách hàng được hưởng khi mua hàng hoá với khối lượng lớn và đây là hình thức khuyến khích khách hàng đến với doanh nghiệp mua hàng hoá với số lượng lớn.Khi phát sinh các khoản chiết khấu thương mại kế toán hạch toán như sau:


Nợ 521


Nợ 3331



Có 111,112,131

Đối với giảm giá hàng bán:cũng tương tự như là chiết khấu bán hàng công ty có thể dựa vào một lý do nào đó để thực hiện giảm giá cho khách hàng, chẳng hạn như hàng kém phẩm chất, do khách hàng mua với số llượng lớn...Khi đó kế toán sẽ hạch toán như sau:


Nợ 532: giảm giá hàng bán



Có 111,112: Số tiền giảm giá trả lại cho khách hàng



Có 131: ghi giảm nợ phải thu của khách( nếu khách hàng chưa thanh toán)

Đối với trường hợp hàng bán bị trả lại: Công ty có thể chấp nhận hàng bán bị trả lại trong một số trường hợp: hàng kém phẩm chất, không dúng quy cách hợp đồng...Trong trường hợp này kế toán hạch toán như sau:

(1)
Nợ 531



Có 111,112,131
     Theo giá bán chưa có thuế GTGT

(2) số tiền thuế GTGT của hàng bán bị trả lại cho khách:


Nợ 3331



Có 111,112,131

(3) Các khoản chi phí liên quan đến hàng bán bị trả lại( nếu có) chẳng hạn như chi phí nhận hàng về, được hạch toán vào chi phí bán hàng, kế toán ghi:


Nợ 641



Có 111,112,141

(4)Phản ánh trị giá hàng bán bị trả lại:

Nợ 156 (hàng về nhập kho)



Nợ 157( hàng chưa về nhập kho)
Trị giá xuất kho


     Có 632

Cuối kỳ kết chuyển để tính doanh thu thuần:


Nợ 511: giảm trừ doanh thu



Có 532: giảm giá hàng bán



Có 521: chiết khấu thương mại

Như vậy nếu công ty thực hiện bán hàng có tính đến các khoản giảm trừ một cách hợp lý thì sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng đồng thời tính chính xác được doanh thu thuần của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng

3. Về chi phí bán hàng và chi chí quản lý doanh nghiệp ở Cửa hàng: 

ở Cửa hàng kinh doanh trong công ty cũng có bộ phận quản lý như : giám đốc Cửa hàng.. tuy nhiên kế toán ở các Cửa hàng lại chỉ sử dụng tài khoản 641 để hạch toán chi phí bán hàng phát sinh và cả chi phí quản lý phát sinh trong kỳ.Cụ thể tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt lại chỉ sử dụng TK 641 để hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.Để hạch toán đúng các chi phí phát sinh kế toán Cửa hàng cần sử dụng thêm cả TK 642- chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh riêng phần chi phí quản lý ở Cửa hàng

4. Về phân bổ chi phí thu mua hàng hoá:

Tại Cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng chi phí thu mua hàng hoá phát sinh trong kỳ, đến cuối kỳ kế toán lại kết chuyển toàn bộ khoản chi phí này tính vào giá vốn hàng xuất bán trong kỳ.Cụ thể tháng 9 ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt các khoản chi phí thu mua hàng hoá trong tháng là: 296000đ khoản này được kế toán kết chuyển toàn bộ để tính giá vốn hàng bán trong tháng.Nhằm kế toán đúng giá vốn hàng xuất bán trong kỳ kế toán Cửa hàng nên phân bổ chi phí thu mua trong kỳ cho hàng xuất bán theo công thức:



Kết luận

Chuyển đổi sang kinh tế thị trường, kinh doanh trong một môi trường mới các doanh nghiệp không tránh khỏi những bỡ ngỡ đôi khi còn không thích ứng được.Do đó hoàn thiện phương thức kinh doanh, hoàn thiện công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy kế toán là những yêu cầu tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trên thị trường.Đối với doanh nghiệp thương mại thì bán hàng là chức năng kinh doanh chính của doanh nghiệp, có bán được hàng thì doanh nghiệp mới có thể tiếp tục kinh doanh và tồn tại được.Vì vậy mà việc hoàn thiện kế toán bán hàng có ý nghĩa hết sức to lớn đối với doanh nghiệp thương mại

Việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng sẽ góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện bộ máy kế toán của doanh nghiệp đảm bảo kế toán là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu

Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí cũng đã gặp khó khăn khi chuyển sang cơ chế mới nhưng do sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của cán bộ công nhân viên toàn công ty góp sức đưa công ty từng bước đi lên phát triển lớn mạnh.Công ty luôn chú trọng đến việc hoàn thiện công tác kế toán do đó mà công ty quản lý tốt tình hình kinh doanh của minh

Sau một thời gian thực tập tại Công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí, cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn thị Hà và các cô chú phòng kế toán của công ty em đã hoàn thành chuyên đề thực tập của mình đề tài: "Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty Vật Liệu Điện và Dụng Cụ Cơ Khí"

Với kiến thức còn hạn chế và khả năng thực tế chưa nhiều, do đó bản chuyên đề của em không tránh khỏi nhiều thiếu sót.Em rất mong được sự xem xét đánh giá và chỉ bảo của các thầy cô giáo. 



Sinh viên



    Bùi Thu Minh

tài liệu tham khảo

1. Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán 

2. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp 

Chủ biên. PGS.TS .Đặng Thị Loan – NXB thống kê 2004 

3. Hệ thống kế toán doanh nghiệp 

Chủ biên: Vụ chế độ kế toán – NXB tài  chính 1995

4. Thuế và kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên doanh nghiệp 

Chủ biên: PGS. TS. Ngô Thế Chi – NXB Tài chính 1999

5. Thông tư  89/2002/TT- BTC Ban hành 9.10.2002 của Bộ Tai chính 

6. Các tài liệu liên quan khác. 

Nhận xét của đơn vị thực tập

Họ và tên người nhận xét: 


Chức vụ: 


Nhận xét chuyên đề thực tập của sinh viên: Bùi Thu Minh lớp CKT3  

Người nhận xét

(Ký, đóng dấu)

Nhận xét  của  giáo viên hướng dẫn

Họ và tên người hướng dẫn: 


Chức vụ: 


Nhận xét  chuyên đề thực tập của sinh viên: Bùi Thu Minh lớp CKT3. 

Tên đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định và kết bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty Vật liệu Điện và Dụng cụ Cơ khí. 

Người nhận xét

(Ký, đóng dấu)

Mục lục

Lời mở đầu 

Phần I. Lý thuyết chung về tổ chức  kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng doanh nghiệp Thương Mại. 

1.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp Thương Mại. 

1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Thương Mại. 

1.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng. 

1.1.3. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng. 

1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp bán hàng. 

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 

1.2.2. Kế toán các khoản giảm từ doanh thu 

1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 

1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.2.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng 

1.2.6. Tổ chức sổ và báo cáo kết quả bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp Thương Mại. 
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biểu số 7a

Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Sổ cái TK 511

Từ ngày 1/9/05-30/9/05

	Chứng từ
	TK ghi có

TK ghi nợ
	SD§K
	511
	911
	SDCK

	số
	ngày
	
	Nợ
	Có
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	1/11
	3/9/05
	1111
	
	
	4443608
	
	
	

	2/11
	3/9/05
	1111
	
	
	8679948
	
	
	

	3/11
	4/9/05
	1111
	
	
	62687308
	
	
	

	19/11
	6/9/05
	1111
	
	
	3830000
	
	
	

	25/11
	7/9/05
	111
	
	
	1200000
	
	
	

	27/11
	7/9/05
	1111
	
	
	7020000
	
	
	

	28/11
	7/9/05
	1111
	
	
	3005446
	
	
	

	30/11
	10/9/05
	131
	
	
	2300000
	
	
	

	31/11
	11/9/05
	
	
	
	1528800
	
	
	

	38/11
	11/9/05
	
	
	
	295700
	
	
	

	45/11
	11/9/05
	
	
	
	297500
	
	
	

	
	.........
	
	
	
	
	
	
	

	KC
	30/9/05
	511
	
	
	
	95288310
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	95288310
	95288310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0


Biểu số 7b
Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Sổ cái TK 512

Từ ngày 1/9/05- 30/9/05

	Chứng từ
	TK ghi có

TK ghi nợ
	512
	911
	Cộng nợ

	số
	ngày
	
	
	
	

	156/11
	18/9/05
	336
	169800
	
	169800

	177/11
	27/9/05
	
	425000
	
	425000

	KC
	
	512
	
	594800
	

	
	.........
	
	
	
	

	
	
	Cộng Có
	594800
	594800
	594800


Biểu số 5

Công ty Vật Liệu Điện- Dụng Cụ Cơ Khí

Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Bảng kê số 11

Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng

Công ty xi măng Hệ Dưỡng

Từ ngày 1/9/05- 30/9/05

	chứng từ
	Tên CB
	SD§K
	Ghi nợ 131, ghi có các TK
	Ghi có TK 131, ghi nợ các TK
	SDCK

	Số 
	ngày
	
	Nợ
Co[
	Có
	511
	3331
	..
	cộng nợ
	
	Cộng có
	Nợ
	Có

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3B
	11/9/05
	Hải
	
	
	1200000
	
	
	1200000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	120000
	
	120000
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	1320000
	
	1320000
	0
	


         Người lập biểu


Kế toán trưởng

Biểu số 6

Cửa hàng chiếu sáng đóng ngắt

Báo cáo chi tiết công nợ TK 131- phải thu khách hàng

Từ ngày 1/9/05- 30/9/05

	STT
	Tên KH
	Mã số
	Số dư đầu tháng
	phát sinh trong tháng 9
	SDCK

	
	
	
	Nợ
	có
	Nợ
	có
	Nợ
	có

	1
	Công ty Thăng Long
	131.01
	546057
	
	3102000
	3102000
	546057
	

	2
	Cty xi măng Hệ Dưỡng
	131.02
	0
	
	1320000
	1320000
	0
	

	3
	Trường CĐCN Hà Nội
	131.03
	0
	
	
	
	0
	

	4
	Điện lực Hưng Yên
	131.04
	287039
	
	
	
	287039
	

	5
	Điện lực Hà Tây
	131.05
	0
	
	
	
	0
	

	6
	Cửa hàng DPTWI
	131.06
	0
	
	
	
	0
	

	7
	Điện lực Ninh Bình
	131.07
	6050700
	
	
	5445700
	605000
	

	8
	Điện lực Hoàn Kiếm
	131.08
	1960437
	
	
	1960437
	0
	

	
	.....................
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	21647302
	
	4422000
	23647302
	2422000
	


Biểu số 9
Sổ bán hàng tháng 9 năm 2005

Công ty Vật Liệu Điện và Dụng Cụ Cơ Khí- Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

	Stt
	Sè H§
	Ngày
	Tên khách hàng
	HTTT
	Giá vốn
	Giá bán
	Thuế VAT
	Tổng giá TT
	Thu TM,NF
	Thu sec,UN
	Bán chịu
	Bù trừ
	Điều nbé cty

	1
	1
	3/9/05
	Cty TNHH Kim Anh
	TM
	4303832
	4443680
	444360
	4887968
	4887968
	
	
	
	

	2
	2
	3/9/05
	Anh Hải
	TM
	8404692
	8679948
	867994
	9547942
	9547942
	
	
	
	

	3
	3
	4/9/05
	Cty TNHH Toàn Thắng
	tm
	7824062
	8072642
	807264
	8879906
	8879906
	
	
	
	

	4
	18
	4/9/05
	Chị Thảo
	tm
	280000
	331000
	33100
	364100
	364100
	
	
	
	

	5
	19
	6/9/05
	Cty xi măng Hệ Dưỡng
	ttc
	956725
	1200000
	120000
	1320000
	
	
	1320000
	
	

	
	...
	....
	........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	118
	21/9/05
	Nhà máy thuốc lá Thăng Long
	ttc
	6664550
	7320000
	732000
	8052000
	8052000
	
	
	
	

	
	127
	21/9/05
	Cty mía đường Hoà Bình
	tm
	9203575
	11238000
	1123800
	12361800
	13361800
	
	
	
	

	
	
	.........
	.................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	89109366
	95288310
	9528831
	104817141
	101354338
	
	4422000
	
	


Biểu số 10

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra

Tháng 9 năm 2005

Tên cơ sở kinh doanh: Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Địa chỉ: 240 Tôn Đức Thắng 
Mã số: 0100106634-1

	Hoá đơn chứng từ
	Tên người mua
	Mã số thuế người mua
	Mặt hàng
	Doanh số bán(chưa thuế)
	Thuế suất%
	Thuế GTGT
	Ghi chú

	KH
	Sè H§
	Ngày PH
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ thuế VAT5%
	
	
	
	5
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ thuế VAT10%
	
	
	
	
	
	

	Ea/03b
	041056
	3/9/05
	Cty TNHH Kim Anh
	0101384602
	chấn lưu vinakip
	4443008
	10
	44360
	1

	Ea/03b
	041057
	3/9/05
	Anh Hải
	0100448998
	chấn lưu vinakip
	8679948
	10
	867994
	2

	Ea/03b
	041058
	3/9/05
	Cty TN TB Toàn Thắng
	
	Đèn, bóng cao áp
	44726420
	10
	4472642
	3

	Ea/03b
	041059
	4/9/05
	Chị thảo
	
	Đèn, bóng cao áp
	331000
	10
	33100
	18

	Ea/03b
	041060
	4/9/05
	Cty TMVLĐ Trung Phương
	
	sứ bát
	421816
	10
	42181
	19

	Ea/03b
	041061
	6/9/05
	XN đầu máy HN
	
	bóng neon
	3830000
	10
	383000
	25

	Ea/03b
	041062
	7/9/05
	Cty tân gia
	
	Đầu cất, đui gài
	525000
	10
	52500
	27

	
	
	
	.................
	..............
	......................
	
	
	
	

	Ea/03b
	041065
	11/9/05
	Cty xi măng Hệ Dưỡng
	2700134956
	bóng máng
	1200000
	10
	120000
	41

	Ea/03b
	041066
	11/9/05
	XN xe toa HN
	0101241749
	Đầu cất
	7020000
	10
	702000
	47

	Ea/03b
	041067
	11/9/05
	Cty TNHH ánh sáng NL
	....
	bóng cao áp
	3005446
	10
	300544
	42

	Ea/03b
	041068
	11/9/05
	XN đầu máy HN
	......
	bộ đèn neon
	2300000
	10
	230000
	61

	Ea/03b
	041069
	11/9/05
	Cty Thăng Long
	......
	đui gài
	1528800
	10
	152880
	66


Tờ khai thuế GTGT

Tháng 9 năm 2005

(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Tên cơ sở: Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Địa chỉ: 240 Tôn Đức Thắng

Mã số : 01001006634-1

	Stt
	Chỉ tiêu kê khai
	Doanh số (chưa) thuế GTGT
	Thuế GTGT

	1
	hàng hoá dịch vụ bán ra
	95883110
	9588311

	
	hàng hoá dịch vụ bán ra không chịu thuế
	
	

	2
	hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT
	95883110
	9588311

	a
	hàng hoá dịch vụ thuế xuất 0(0%)
	
	

	b
	hàng hoá dịch vụ thuế xuất 5(5%)
	
	

	c
	hàng hoá dịch vụ thuế xuất 10(10%)
	95883110
	9588311

	d
	hàng hoá dịch vụ thuế xuất 20(20%)
	
	

	3
	hàng hoá dịch vụ mua vào
	
	

	4
	thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào
	94559152
	9451028

	5
	Thuế GTGT được khấu trừ
	94559152
	9451028

	6
	Thuế GTGT phải nộp(+) hoặc được thoái (-)trong kỳ( tiền thuế 2-5)
	
	

	7
	thuế GTGT kỳ trước chuyển qua
	
	137283

	a
	nộp thiếu
	
	

	b
	nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ
	
	

	8
	thuế GTGT đã nộp trong tháng
	
	

	9
	Thuế GTGT đã được hoàn trả trong tháng
	
	

	10
	thuế GTGT phải nộp tháng này
	
	137283


Biểu 11
Đơn vị: Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Sổ cái Tài Khoản 641

Từ 1/9/05- 30/9/05

	Chứng từ
	TK ghi có

TK ghi nợ
	336
	641
	Cộng nợ

	Số
	Ngày
	
	
	
	

	
	
	641- chi phí bán hàng
	
	
	

	2kt
	1/9/05
	chi phí thuê phòng làm việc
	750000
	
	750000

	4kt
	1/9/05
	chi phí tiền lương tháng 9
	12600000
	
	1260000

	4kt
	1/9/05
	trích kinh phí công đoàn
	232440
	
	232440

	
	1/9/05
	trích BHXH
	1893000
	
	1893000

	
	1/9/05
	Trích BHYT
	232440
	
	232440

	
	1/9/05
	Nộp kinh phí công ty
	1250000
	
	1250000

	
	1/9/05
	chi phí photocopy
	23800
	
	23800

	
	
	................
	
	
	

	KC
	25/9/05
	k/c chi phí tiền lương
	
	12600000
	

	
	
	k/c ci phí BHXH
	
	1893000
	

	
	
	K/c chi phí quản lý
	
	1200000
	

	
	
	Cộng có
	15336051
	15336051
	15336051


Sổ cái các tài khoản

Tháng 9 Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

	tk ghi có

Tk ghi nợ
	111
	131
	1331
	141
	1561
	1562
	331
	3331
	336

	111
	
	
	
	18011169
	
	232157
	33740187
	
	

	131
	23647302
	
	
	
	
	
	
	
	

	1331
	
	
	
	
	
	
	
	9451028
	

	141
	
	
	4119968
	
	41199680
	63843
	
	
	

	1561
	
	
	
	
	
	
	
	
	256000

	1562
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	331
	
	
	5331060
	
	53359472
	
	
	
	

	3331
	8126831
	402000
	
	
	
	
	
	
	59480

	336
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	421
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	511
	91268310
	4020000
	
	
	
	
	
	
	

	512
	
	
	
	
	
	
	
	
	594800

	632
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	641
	
	
	
	
	
	
	
	
	24000

	911
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	123042443
	4422000
	9451028
	18011169
	94559152
	296000
	33740187
	9451028
	934280

	
	111
	131
	1331
	141
	1561
	1562
	331
	3331
	336

	Sdư nợ đầu 9/05
	265476450
	21647302
	0
	0
	106032343
	0
	0
	0
	0

	Sdư có đầu 9/05
	
	0
	0
	0
	0
	0
	75940187
	20497945
	31500543

	Sdư nọ cuối 9/05
	336535080
	2422000
	0
	-27372300
	110735575
	0
	-100890532
	-206355225
	-45792314

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tk ghi có

Tk ghi nợ
	421
	511
	512
	632
	641
	911
	Cộng có

	111
	
	
	
	
	
	
	51983813

	131
	
	
	
	
	
	
	23647302

	1331
	
	
	
	
	
	
	9451028

	141
	
	
	
	
	
	
	45383491

	1561
	
	
	
	89599920
	
	
	89864920

	1562
	
	
	
	296000
	
	
	296000

	331
	
	
	
	
	
	
	58690532

	3331
	
	
	
	
	
	
	9528831

	336
	
	
	
	
	15336051
	
	12556051

	421
	
	
	
	
	
	
	0

	511
	
	
	
	
	
	
	95288310

	512
	
	
	
	
	
	
	594800

	632
	
	
	
	
	
	89895920
	89895920

	641
	
	
	
	
	
	15336051
	15360051

	911
	9348861
	95288310
	594800
	
	
	
	105231971

	Cộng
	9348861
	95288310
	594800
	89895920
	15336051
	105231971
	610443020

	
	421
	511
	512
	632
	641
	911
	

	dư nợ đầu9/05
	259030
	0
	0
	0
	0
	0
	

	dư có đầu9/05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	dư nợ cuối 9
	9607891
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Công ty vật liệu điện

Đơn vị: Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt


Báo cáo kết quả kinh doanh  Phần I: lãi lỗ

	chỉ tiêu
	Mã số
	6 táng
	cộng quý 2
	tháng 8
	tháng 9
	cộng quý 3
	cộng luỹ kế 9 tháng

	doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	
	
	
	95883110
	
	

	trong đó: DT trực tiếp
	
	
	
	
	95288310
	
	

	                DT nội bộ
	
	
	
	
	594800
	
	

	các khoản giảm trừ( 03=04+05+06+07)
	03
	
	
	
	
	
	

	chiết khấu thương mại
	04
	
	
	
	
	
	

	giảm gía hàng bán
	05
	
	
	
	
	
	

	hàng bán bị trả lại
	06
	
	
	
	
	
	

	thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK, thuế GTGT
	07
	
	
	
	
	
	

	1. doanh thu thuần về bán hàngvà CCDV(20-01-03)
	10
	
	
	
	95883110
	
	

	2. Giá vốn hàng bán:
	11
	
	
	
	89895920
	
	

	Trong đó Giá vốn
	
	
	
	
	89895920
	
	

	            chi phí
	
	
	
	
	296000
	
	

	3. lợi nhuận gộp về bán hàng và ccdv
	20
	
	
	
	5987190
	
	

	4. doanh thu hoạt động tài chính
	21
	
	
	
	
	
	

	5. chi phí tài chính
	22
	
	
	
	
	
	

	6. chi phí bán hàng
	24
	
	
	
	15336051
	
	

	7.chi phí QLDN
	25
	
	
	
	
	
	

	8.LNT từ hoạt động KD(30=20+(21-22)-(24+25))
	30
	
	
	
	-9348861
	
	

	9. thu nhập khác
	31
	
	
	
	
	
	

	10. chi phí khác
	32
	
	
	
	
	
	

	11.lợi nhuận khác(40=31-32)
	40
	
	
	
	
	
	

	12.Tổng lợi nhuận trước thuế(50=30+40)
	50
	
	
	
	-9348861
	
	

	13.thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	51
	
	
	
	
	
	

	14. lợi nhuận sau thuế(60=50-51)
	60
	
	
	
	
	
	


TK 111,112,131





TK532





TK511





giảm giá hàng bán chấp nhận cho khách hàng





kết chuyển doanh thu giảm giá hàng bán





giá mua thực tế của hàng tồn đầu kỳ





giá mua thực tế hàng nhập trong kỳ





số lượng hàng tồn trong kỳ





số lượng hàng nhập trong kỳ





trị giá thực tế của hàng tồn đầu kỳ





trị giá thực tế của hàng nhập trong kỳ





trị giá hạch toán của hàng tồn đầu kỳ





trị giá hạch toán của hàng nhập trong kỳ





trị giá hạch toán của hàng xuất trong kỳ





hệ số giữa giá trị thực tế và giá hạch toán của hàng luân chuyển trong kỳ





trị giá mua thực tế hàng xuất kho





trị giá mua thực tế hàng tồn đầu kỳ





trị giá mua thực tế hàng nhập trong kỳ





trị giá mua thực tế hàng tồn cuối kỳ





chi phí mua của hàng tồn đầu kỳ





chi phí mua hàng phát sinh trong kỳ





trị giá mua của hàng còn đầu kỳ





trị giá mua hàng nhập trong kỳ





trị giá mua của hàng xuất kho





trị giá vốn thực tế cuả hàng xuất kho





trị giá mua thực tế của hàng xuất kho





chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ trong kỳ





TK641-chi phí bán hàng





TK 111,112,152,153





TK13331





chi phí vật liệu công cụ





các khoản thu





giảm chi





TK111,112





TK334,3388





chi phí tiền lương và các 





khoản trích theo lương





TK214





chi phÝ khÊu hao TSC§





TK214,335





chi phí phân bổ dần





chi phí trích trước





TK512





TK3331





thành phẩm hàng hoá sử





dụng dịch vụ nội bộ





TK1333





TK111,112


141,331





chi phí dịch vụ mua ngoài





chi phí bằng tiền khác





TK133





thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ





nếu được tính vào CPBH





TK911





k/c chi phí





bán hàng





TK142





TK642-chi phí qldn





TK111,112


152,153





TK133





chi phí vật liệu,công cụ





TK334,338





chi phí tiền lương và các





khoản trích theo lương





TK214





chi phÝ khÊu hao TSC§





TK214,335





chi phí phân bổ dần





chi phí trích trước





TK133





thuế GTGT không được  khấu





trừ nếu tính vào chi phí





TK336





chi phí phải nộp cấp trên





TK139,159





dự phòng phải thu khó đòi





TK331,111..





chi phí dịch vụ mua ngoài





chi phí bằng tiền khác





TK333





thuế phải nộp NSNN





TK111,112





các khoản thu giảm chi





TK911





k/c chi phí





TK142





TK911





TK511,512





TK632





k/c giá vốn hàng xuất





bán trong kỳ





k/c doanh thu thuần





TK641,642,1422





CPBH,CPQL phân bổ





cho hàng đã bán





TK421





k/c lỗ





k/c lãi





sơ đồ tổ chức của công ty elmaco





giám đốc





Phã G§I





Phã G§ II





Phã G§ III





phòng tổ chức





phòng TCKT





Phòng KD cáp,dây điện từ





Phòng KD vật liệu điện





Phòng KD vòng bi, cao su,đo kiểm





Phòng KD hoá chất





Phòng KD xuất khẩu





XNSX thiết bị điện





Nhà máy cáp điện





Chi nhánh thái nguyên





Chi nhánh TP HCM





Chi nhánh Đông Hà





Chi nhánh


Đà Nẵng





Cửa hàng động cơ, máy bơm





Xi nghiệp KD cáp dây điện từ





Cửa hàng KD chiếu sáng đóng ngắt





Cửa hàng KD thiết bị hàn





Cửa hàng


KD dụng cụ cơ khí





Cửa hàng kinh doanh tổng hợp II





Cửa hàng kinh doanh tổng hợp I





Cửa hàngKD kho vận





quan hệ chỉ đạo





quan hệ thông báo





Kế toán trưởng





Phó phòng kế toán tổng hợp





Phó phòng phụ trách kiểm tra





Phó phòng phụ trách vốn, ngân hàng





Kế toán kiểm tra





Kế toán vốn quỹ tiền mặt





Kế toán thanh toán





Bộ phận giao dịch NH





Bộ phận quỹ





Kế toán công nợ











Kế toán chi phí bảo hiểm





KT phòng KDXNK





KT  KD DCCK





KTphòngKD vật liệu điện





KT phòng KD tổng hợp





KT nhà máy dây cáp và dây điện từ





Kế toán XNSX thiết bị điện





Kế toán chi nhánh Đà nẵng-Đông hà





Kế toán chi nhánh TPHCM





Kế toán phòng kho vận





Kế toán TSCĐ,xây dựng cơ bản





quan hệ chỉ đạo





quan hệ thông báo





chứng từ gốc( hoá đơn bán hàng, phiếu nhập kho,phiếu thu, phiếu chi giấy báo có, giấy báo nợ của ngân hàng.)





Nhập liệu trên máy tính





Thẻ kho





Sổ cái tài khoản 1561,511,512,632...





Sổ chi tiết các tài khoản





Nhật ký bảng kê các tài khoản





Sổ cái kiêm số phát sinh các tài khoản theo kiểu bàn cờ





Bảng cân đối NXK





Báo cáo kinh doanh 





máy tính tự xử lý





Trị giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho





trị giá mua thực tế của hàng hoá xuất kho





chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho













































































sửa	 thoát	     thêm	   xoá	   tìm	             tạoCTNB 	taoTNB





CLV250	52		82766      85454





0





mặt hàng	số lượng	giá vốn   giá bán





10	%	4443608





chi tiết hàng hoá





444360	1111		3331	     nợ





4303832





4443608	1111		511		nợ





số tiền	TK	TK đối ứng	    nợ or có





			KC§I





BT			hàng luân cbt





Định khoản





CLV250		250w KC§





TM





CLV			chấn lưu vinakip





101384602





xuất bán





212				xuất bán





240T§T		240T§T	240t«n§Th¾ng





03b/41056





CS			chiếu sáng





1/11





VLĐ			vật liệu điện





























=





Trị giá mua thực tế hàng xuất kho





Trị giá mua thực tế hàng nhập trong kỳ





Trị giá mua thực tế hàng còn đầu kỳ





chi phí thu mua phát sinh trong kỳ





chi phí thu mua phân bổ cho hàng đầu kỳ





chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất bán
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